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Điều tra xu thế kinh doanh ở Malaysia 
  
1. Giới thiệu  

Điều tra xu thế kinh doanh (Business 

Tendency Survey - BTS) được tiến hành lần 

đầu vào quý 2 năm 2002. Đối tượng điều tra 

là 200 doanh nghiệp thuộc khu vực thương 

nghiệp bán lẻ. Đầu năm 2004 đã được mở 

rộng ra lĩnh vực khác như bán buôn, xây 

dựng, công nghiệp và dịch vụ. Diện điều tra 

như vậy bao gồm 4 lĩnh vực: 

- Công nghiệp 

- Xây dựng 

- Thương nghiệp bán buôn và bán lẻ 

- Dịch vụ. 

+ Lĩnh vực Công nghiệp gồm 5 loại hình 

hoạt động như: Chế tạo, Đồn điền, Mỏ, 

Nước, Điện. 

+ Lĩnh vực Xây dựng: Toàn bộ các loại 

hoạt động xây dựng. 

+ Thương nghiệp bán buôn và bán lẻ: 

Bao gồm 2 loại hoạt động bán buôn và 

bán lẻ. 

+ Dịch vụ: gồm 7 lĩnh vực hoạt động: 

Khách sạn, giao thông, Bưu chính viễn 

thông, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, 

máy tính và các hoạt động có liên quan. 

2. Dàn mẫu 

Sử dụng dàn mẫu của Tổng điều tra 

kinh tế năm 2000. Các công ty được chọn 

ra với việc sử dụng mẫu 2 cấp. ở lần chọn 

thứ nhất các lĩnh vực hoạt động được chọn 

ra dựa trên đóng góp của hoạt động đó 

vào GDP. Các công ty được chọn ra trong 

từng lĩnh vực hoạt động ở giai đoạn 2 dựa 

vào đóng góp của họ vào tổng thu nhập 

của hoạt động đó. Số lượng công ty được 

chọn để điều tra là 534, hoạt động trong 

15 loại hình. 

Phân bổ các công ty theo loại hình hoạt 

động như sau: 

1. Xây dựng  55

2. Thương nghiệp bán buôn 

bán lẻ 

 162

 02. Bán lẻ  75

 03. Bán buôn  87

3. Công nghiệp  193

 04. Đồn điền  37

 05. Điện  1

 06. Chế tạo 131

 07. Mỏ 12

 08. Nước  12

4. Dịch vụ  124

 09 Khách sạn  34

 10. Giao thông vận tải  23 

 11. Bưu chính viễn thông 14

 12. Tài chính  9

 13. Bảo hiểm  8

 14. Bất động sản  15

 15. Máy tính và các hoạt động 

liên quan 

 21

Tổng số 534
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Đóng góp vào GDP 

Lĩnh vực 
Quy mô 

mẫu 

Tỷ lệ đóng góp vào 

GDP của đơn vị mẫu 

1. Xây dựng 55 79,29 

2.Thương nghiệp bán buôn bán lẻ 162 64,65 

 02. Bán lẻ 75  

 03. Bán buôn 87  

3.Công nghiệp 193  

 04. Đồn điền (trồng cây cọ) 37 81,21 

 05. Điện 1  

 06. Chế tạo 131 74,02 

 07. Mỏ 12 82,70 

 08. Nước 12  

4. Dịch vụ 124  

 09. Khách sạn 34 77,31 

 10. Giao thông vận tải 23 80,71 

 11. Bưu chính viễn thông 14 

 12. Tài chính 9 

95,35 
 13. Bảo hiểm 8 

 14. Bất động sản 15 

 15. Máy tính và các hoạt động liên quan 21 

Tổng số 534  

 

3. Thu thập số liệu 

Thu thập dữ liệu phù hợp với nguyên 

tắc chỉ đạo của OECD đưa ra. Dữ liệu thu 

thập về 3 tháng qua, 3 tháng tới và 6 tháng 

tiếp theo. Sử dụng 7 loại bảng hỏi cho các 

lĩnh vực và loại hoạt động khác nhau. 

1. Công nghiệp: có 3 loại bảng hỏi:  

a.  Mỏ, nước và điện 

b. Chế tạo  

c. Đồn điền 

2. Xây dựng: 1 bảng hỏi 

3. Thương nghiệp bán buôn và bán lẻ 

có 1 bảng hỏi 

4. Dịch vụ: có 2 loại bảng hỏi:  

a. Tài chính 

b. Khách sạn, giao thông, bưu chính 

viễn thông, bảo hiểm, bất động sản và máy 

tính cùng các hoạt động liên quan. 

Nói chung các câu hỏi trong từng hoại 

bảng hỏi tương tự như nhau. Trong từng 

bảng hỏi có 6 câu hỏi, trong đó 2 câu hỏi 

mở để điều chỉnh cho thích hợp với những 

hoạt động khác nhau. Chỉ có một câu trả lời 

thích hợp nhất cho từng câu hỏi một. Nếu 

một người cung cấp nhiều hơn một trả lời 

hoặc không có câu trả lời thì phải được liên 

hệ lại và yêu cầu cung cấp câu trả lời thích 

hợp nhất. 
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a. Những câu hỏi tổng quát đối với tất 

cả các loại hoạt động: 

- Câu hỏi 1: Tình hình chung về sản 

xuất kinh doanh trong 6 tháng tới. 

- Câu hỏi 2: Tinh hình sản xuất kinh 

doanh hiện nay. 

- Câu hỏi 4: Tình hình tài chính doanh 

nghiệp hiện nay. 

- Câu hỏi 5: Vấn đề tiếp cận với nguồn 

tín dụng. 

b. Những câu hỏi đặc thù cho những 

hoạt động khác nhau 

- Câu hỏi 3: Kinh nghiệm kinh doanh 

trong 3 tháng qua và những thay đổi có thể 

trong 3 tháng tới. 

- Câu hỏi 6: Những nhân tố hạn chế. 

Đối tượng phỏng vấn trong cuộc điều 

tra này là những người quản lý hàng đầu, 

chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh và ra 

quyết định trong các doanh nghiệp 

              Trần Mạnh Hùng (giới thiệu) 

Phương pháp tổng quát xây dựng..... (Tiếp theo trang 10) 

và công bố từ năm 1995 đến nay. Năm 2005 

chỉ số này được tính cho 161 nước trên thế 

giới bao gồm 50 chỉ tiêu độc lập chia thành 

mười nhóm các chỉ tiêu phản ánh các khía 

cạnh sau; 

- Chính sách thương mại; 

- Chính sách thuế của chính phủ; 

- Sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế; 

- Chính sách tiền tệ; 

- Các luồng vận động của vốn và đầu tư 

nước ngoài;  

- Ngân hàng và tài chính; 

- Tiền lương và giá cả; 

- Quyền sở hữu; 

- Quy chế; 

- Các hoạt động của thị trường phi chính thức. 

Các nước được xem là có mức độ tự do 

kinh tế cao là Hồng công, Singapore, 

Lucxambua, Estonia, Air¬len, New Zealand, 

Mỹ, Đan mạch. Việt nam xếp thứ 137/161 

nước và được xem là nước có mức độ tự do 

kinh tế thấp, thậm chí dưới cả Etiopia, 

Pakistan. 

4. Chỉ số văn minh 

Được tính trên cơ sở gộp ba chỉ số tổng 

hợp khác là: Chỉ số tự do kinh tế (IEF), chỉ 

số phát triển nhân lực HDI và chỉ số nhận 

thức về tham nhũng. 

5. Chỉ số chất lượng sống  

Gồm các nhóm chỉ tiêu phản ánh mức 

sống, trình độ phát triển xã hội, chất lượng 

môi trường sống.  

6. Chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia (Gross 

National Happiness - GNH) 

Ngoài các nhóm chỉ tiêu phản ánh mức 

sống, chất lượng sống người ta còn đưa 

thêm các chỉ tiêu phản ánh mức độ hạnh 

phúc, hài lòng của người dân 

Tài liệu tham khảo 

1. www.heritage.org 

2. www.transnarencv.org 

3. www.worldpaper.com 

4. www.weforum.org 


